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Tóm tắt:

Báo cáo giới thiệu các xu hướng kiến trúc hình thành trong những thập niên cuối của TK20, những nội dung cơ bản của chúng, đề xuất mô hình kiến trúc bền vững và những nội dung nghiên cứu phát triển ở Việt Nam. 
I- Sự ra đời của “Kiến trúc bền vững”?

         Danh từ “Kiến trúc bền vững = Sustainable Architecture” xuất hiện lần đầu tiên có lẽ trong tên cuốn sách của James Steele năm 1997 [1], trong đó ông đưa ra các nguyên tắc (Principles), Chuẩn mực (Paradigms) và các ví dụ nghiên cứu (Case Studies) Kiến trúc bền vững (KTBV). Brian Edwards (năm 2000) thì có cuốn Nhà ở bền vững = Sustainable Housing [2], còn cuốn sách “The Green Buildings of Nikken Sekkei” (năm 2000) [3] lại có đầu đề thứ hai là “Sustainable Architecture in Japan”, nghĩa là có thể hiểu Kiến trúc xanh như là KTBV. Điều này muốn nói rằng khó có một “định nghĩa tách biệt rạch ròi” về KTBV. 

       Tuy vậy danh từ KTBV  ngày nay đã được dùng khá phổ biến và các học giả đều thừa nhận nó có nguồn gốc từ khái niệm “Phát triển bền vững”, xuất hiện từ những năm 70 (TK20). 

       Phát triển bền vững = Sustainable Development
     Khái niệm “Phát triển bền vững” (PTBV) được phổ biến rộng rãi sau Báo cáo Brundland nổi tiếng “Tương lai chung của chúng ta” (Our common future) trong Hội nghị của Liên hiệp quốc về Môi trường và Phát triển năm 1987. Tại đây, định nghĩa “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương lai” được thừa nhận. Khái niệm PTBV được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trong văn kiện quốc tế “Chăm lo cho Trái đất: Một chiến lược vì sự tồn tại bền vững = Cayring for the earth: A strategy for sustainable living” (do 3 tổ chức quốc tế công bố IUCN/UNEP/WWI:1991), trong đó định nghĩa sự PTBV là “Sự nâng cao chất lượng đời sống con người trong lúc đang tồn tại, trong khuôn khổ đảm bảo của các hệ thống sinh thái”, còn tính bền vững là “một đặc điểm đặc trưng của một quá trình hoặc một trạng thái có thể duy trì mãi mãi” [4]. 

        Những phân tích của David A. Munro [4] dưới đây cho phép hiểu khái niệm PTBV một cách rõ ràng hơn:

       Phát triển là bất kỳ và toàn bộ những loại hoạt động hoặc quá trình làm tăng được năng lực của con người hoặc môi trường để đáp ứng những nhu cầu của con người hoặc nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Sản phẩm của sự phát triển là mọi người được mạnh khoẻ, được nuôi dưỡng tốt, có quần áo mặc, có nhà ở, được tham gia vào công việc sản xuất mà họ đã được đào tạo tốt và có thể hưởng thụ thời gian rảnh rỗi và giải trí là những điều mà tất cả chúng ta đều có nhu cầu. Như vậy, phát triển không chỉ bao gồm khai thác và chế biến các nguồn tài nguyên, xây dựng cơ sở hạ tầng, mua bán sản phẩm, mà gồm cả những hoạt động không kém phần quan trọng như chăm sóc sức khoẻ, an ninh xã hội, giáo dục, bảo tồn thiên nhiên và hỗ trợ văn học nghệ thuật. Phát triển là một tổ hợp phức tạp các hoạt động, một số có mục tiêu xã hội, một số có mục tiêu kinh tế, một số dựa trên cơ sở nguồn tài nguyên vật chất, một số dựa vào nguồn tài nguyên trí tuệ, tất cả đều tạo khả năng cho con người đạt được toàn bộ tiềm năng của mình và được hưởng một cuộc sống tốt lành.

         Để sự phát triển được bền vững thì nó phải có tính liên tục mãi mãi, hoặc các lợi ích của nó được duy trì không hạn định…

        Tóm lại PTBV là một tổ hợp các hoạt động có thể giúp cải thiện được các điều kiện cho con người theo cách thức sao cho có thể duy trì được sự cải thiện đó.
        Còn trong cuốn “Chăm lo cho Trái đất” đưa ra định nghĩa PTBV là“cải thiện chất lượng cuộc sống con người trong khuôn khổ phạm vi sức chứa (Carrying Capacity) của hệ sinh thái trợ giúp (Supporting Ecosystems)”. Điều này ngụ ý có sự hạn chế về môi trường và sinh thái đối với sự phát triển mà ta cần tôn trọng nếu muốn đó là sự PTBV.

        Các nghiên cứu phát triển ở tầm quốc tế định nghĩa này tiến tới hai khái niệm quan trọng:

· Một là “khái niệm cần = concepts of needs”, bao gồm những điều kiện để bảo đảm một tiêu chuẩn cuộc sống chấp nhận được cho tất cả mọi người, và

· Hai là “khái niệm giới hạn = concepts of limits”, của sức chứa môi trường đáp ứng hoàn toàn cho hiện tại và tương lai, xác định bởi trạng thái công nghệ và tổ chức xã hội.

       Hiện nay ít nhất có 70 định nghĩa về PTBV. Bên cạnh những học giả cho rằng “khái niệm bền vững và quan điểm nhìn nhận sự phát triển bền vững là một mục tiêu có khả năng đạt được không hề là khoa trương” (David A. Munro [4]), thì cũng có người nhận thấy thuật ngữ  PTBV vẫn còn mơ hồ, không có tác dụng, thậm chí có người tuyên bố từ bỏ vì nó là “một nghịch hợp” [4]. 

       Cách nhìn nhận phổ biến về tính bền vững (Sustainability) dựa trên ba lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường giới thiệu trên hình 1  và bảng 1 [5].
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                Hình 1. Ba lĩnh vực của tính bền vững (xem bảng 1)

               Bảng 1. Khái niệm tính bền vững = Sustainability
	Bền vững kinh tế =   Economic Sustainability
	Bền vững môi trường = Environmental Sustainability
	Bền vững xã hội =          Social Sustainability

	· Tạo ra thị trường và cơ hội  mới cho sự tăng trưởng buôn bán;

· Giảm giá thành nhờ nâng cao hiệu quả và giảm năng lượng và chi phí vật liệu đầu vào;

· Tạo ra giá trị thặng dư.
	· Giảm chất thải, nguồn phát sinh chất thải và phát thải vào môi trường;

· Giảm tác động tới sức khoẻ con người;

· Sử dụng vật liệu tái sinh dạng thô;

· Loại trừ các chất độc hại.
	· Sức khoẻ và an toàn cho người lao động;

· Những tác động lên cộng đồng cư dân địa phương, chất lượng cuộc sống;

· Vô hiệu hoá những hoàn cảnh bất lợi.


            Brian Edwards [2] cũng đưa ra một mô hình tương tự về khái niệm phát triển bền vững với 4 nội hàm (hình 2).         

                                           [image: image1.jpg]



                         Hình 2. Khái niệm phát triển bền vững theo Brian Edwards

           Hội nghị về Môi trường và Phát triển của Liên Hợp Quốc tại Rio de Janeiro, Brazin năm 1992 đã thông qua “Chương trình nghị sự 21 (Agenda 21)”. Tài liệu quan trọng này có thể tóm tắt trong sáu phạm vi chủ đề, là (1) chất lượng cuộc sống trên Trái đất, (2) sử dụng hiệu quả vật chất của Trái đất, (3) bảo vệ các cộng đồng toàn cầu, (4) quản lý nơi định cư của con người, (5) hoá chất và quản lý chất thải, và (6) tăng trưởng kinh tế bền vững [1].   

           Từ các nghiên cứu rất đa dạng về PTBV của nhiều học giả trên thế giới, chúng tôi xin đúc kết khái niệm này thành hai nội hàm cơ bản là phát triển và (bảo đảm) bền vững:

1) Phát triển = Tổ hợp các hoạt động vì nhu cầu và chất lượng cuộc sống:            

               -   Kinh tế: tăng trưởng, thu nhập quốc gia và đầu người;                                                   

               -   Khoa học, công nghệ: khai thác, sản xuất, chế biến;                                       

               -   Văn hoá, giáo dục, y tế: chất lượng cuộc sống, văn minh;           

               -   Chính trị, xã hội: tiến bộ, ổn định, bình đẳng, an toàn;                                     

             2) Bền vững [4]:

                   - Bền vững sinh thái (hay môi trường): những nguồn độc nhất cần cho sự sống (gọi là hệ sinh thái trợ giúp) và các quá trình trọng yếu hỗ trợ cho sự sống (như sự tái tạo đất, sự thụ phấn của thực vật, sự tuần hoàn của cacbon, ôxy, và các nguyên tố khác).   

-  Bền vững xã hội: phản ánh mối quan hệ giữa phát triển và những tiêu chuẩn xã hội hiện tại, dựa vào tôn giáo, truyền thống và phong tục, trong đó những tiêu chuẩn xã hội có thể thay đổi.

-  Bền vững về kinh tế: yêu cầu lợi ích phải lớn hơn hoặc cân bằng với chi phí. Hạn chế chủ yếu đối với các quá trình kinh tế là việc sử dụng nguồn tài nguyên không gây hại tới môi trường, không làm suy giảm khả năng của các nguồn tài nguyên có khả năng tái tạo để chúng tiếp tục cung cấp đầy đủ thêm nữa. Nhu cầu giảm chi phí không được phép phá vỡ những giới hạn này vì chúng có ảnh hưởng lâu dài đến sự bền vững về kinh tế cũng như sinh thái. 

Khái niệm bền vững về kinh tế nhấn mạnh bền vững về môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Nội hàm của Kiến trúc bền vững

 Như trên đã nói, sự ra đời của khái niệm KTBV có cơ sở từ khái niệm PTBV. Nói khác đi, nội hàm của KTBV nằm trong  nội hàm của PTBV, hay KTBV là các hoạt động về kiến trúc, bao gồm cả quy hoạch đô thị và xây dựng và khai thác công trình phải đóng góp vào sự PTBV, bảo đảm cho sự PTBV. 

Vậy khái niệm KTBV cần được hiểu như sau:

· Hoạt động kiến trúc- xây dựng: từ lúc còn trên bản vẽ, qua quá trình vận hành sử dụng, cải tạo cho đến lúc phá dỡ, tiêu huỷ. 

· Quy hoạch sử dụng đất đai, cảnh quan để xây dựng đô thị, công trình;

· Thiết kế công trình bao gồm cả phần xây dựng và công nghệ;

· Nguyên vật liệu và chế tạo cấu kiện xây dựng;

· Thi công xây dựng công trình;

· Khai thác công trình: toàn bộ những hoạt động của con người trong các công trình sau khi xây dựng, bao gồm cả những nguyên vật liệu cần cung cấp, những sản phẩm tạo ra và các chất thải vào môi trường.

· Sửa chữa, cải tạo, phá dỡ công trình, sử dụng lại cấu kiện và vật liệu. 

· Bảo đảm bền vững:

         -      Bền vững hệ sinh thái ( kiến trúc sinh thái, kiến trúc sinh khí hậu

· Bền vững về môi trường ( kiến trúc môi trường, kiến trúc xanh
· Bền vững về tài nguyên thiên nhiên ( kiến trúc có hiệu quả năng lượng, kiến trúc thích ứng khí hậu, kiến trúc thích ứng
· Bền vững về cuộc sống con người: sức khoẻ, công việc, giải trí ( kiến trúc môi trường, kiến trúc sinh khí hậu.
     Sự xuất hiện có tính bùng nổ nhiều xu hướng kiến trúc trên thế giới vào những thập niên cuối TK 20 phần lớn đều tập trung để bảo đảm sự PTBV.

II- Các xu hướng kiến trúc cuối TK 20 và 

        mô hình Kiến trúc bền vững

2.1. Kiến trúc môi trường = Environmental Architecture và                                Kiến trúc sinh thái = Ecologic Architecture

Để hiểu bản chất của Kiến trúc môi trường và Kiến trúc sinh thái trước hết cần nhắc lại những khái niệm cơ bản về hệ sinh thái, về môi trường, tài nguyên.

Theo sinh thái học, Hệ sinh thái (ecosystem) là đơn vị cơ sở của tự nhiên, trong đó có các quần xã sinh vật (các cơ thể sống, bao gồm cả con người) và môi tr​ường vô sinh (môi tr​ường sống) tồn tại trong quan hệ hai chiều trong một không gian và thời gian xác định.

        Môi tr​ường là tập hợp tất cả các thành phần của thế giới vật chất bao quanh, bao gồm các chất vô cơ (có khoảng 40 nguyên tố), các chất hữu cơ, khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tiếng ồn và các yếu tố vật lý khác của khí quyển), có khả năng tác động đến sự tồn tại và phát triển của mỗi sinh vật. Nếu đề cập đến môi tr​ường sống của con ng​ười thì ngoài môi tr​ường thiên nhiên còn có môi tr​ường xã hội, môi trường nhân văn, là tổng thể các mối quan hệ giữa các con ng​ười, cộng đồng ngư​ời, tạo thành làng xóm, quốc gia, tạo ra các hình thái tổ chức, thể chế chính trị, kinh tế, xã hội, và cả các môi trư​ờng nhân tạo, môi trường do con ngư​ời tạo ra. ¤ nhiễm là sự thay đổi các yếu tố sinh thái v​ợt quá giới hạn sinh thái cho phép của các cá thể, quần thể, quần xã.  

Tài nguyên là tất cả các dạng vật chất hữu dụng cho con ngư​ời và sinh vật. Tài nguyên gồm có tài nguyên thiên nhiên (đất, nư​ớc, sinh vật, khí hậu kể cả khí hậu gió, năng lượng Măt trời), động thực vật, tài nguyên con người (lao động, trí tuệ…), sinh vật. Như vậy một phần của môi tr​ường là Tài nguyên.

    Từ đây ta hiểu Kiến trúc môi trường là kiến trúc bảo đảm cho môi trường tự nhiên của khu vực, của đô thị trong sạch, không bị ô nhiễm. Chính ô nhiễm môi trường đã gây ra sự biến đổi khí hậu (climatic change) và suy giảm tầng ôzôn (ozone layer deplete), có thể dẫn đến thảm hoạ diệt vong của sự sống trái đất.

        Thomas A. Fisher, AIA (1992) đề xuất 5 nguyên tắc của Kiến trúc môi trường là [5]:

· Môi trường sức khoẻ nội thất: bằng mọi biện pháp để bảo đảm các vật liệu và hệ thống công trình không thải khí và chất độc hại vào không khí trong nhà. Có các biện pháp để làm sạch và làm tươi không khí trong nhà bằng bộ lọc và cây xanh.

· Hiệu quả năng lượng: bằng mọi biện pháp để bảo đảm năng lượng sử dụng trong nhà là tối thiểu. Các hệ thống làm mát, sưởi ấm và chiếu sáng phải được áp dụng phương pháp và sản phẩm để bảo tồn hoặc hạn chế sử dụng năng lượng. 
· Vật liệu thân thiện sinh thái: bằng mọi biện pháp để vật liệu và sản phẩm sử dụng trong nhà phá hoại ít nhất môi trường toàn cầu.

· Hình dạng môi trường (Environmental Form): bằng mọi biện pháp để gắn kết hình dạng và mặt bằng công trình với địa điểm, khu vực và khí hậu. Có các biện pháp bồi bổ và nâng cao sinh thái khu vực. Có các biện pháp gắn kết hài hoà hình dạng công trình giữa dân cư và tự nhiên.

· Thiết kế hoàn hảo: bằng mọi biện pháp để đạt được hiệu quả, bền lâu và mối quan hệ trang nhã của diện tích xây dựng, giao thông, hình dạng công trình, các hệ thống cơ khí và công nghệ xây dựng. Cuối cùng công trình phải xây dựng tốt, dễ dàng sử dụng và đẹp.

  Kiến trúc xanh (Green Building, Green  Architecture) đòi hỏi các giải pháp đề xuất trên 4 lĩnh vực [5]: 

· Giảm năng lượng sử dụng.

· Giảm tối thiểu ô nhiễm bên ngoài và làm tổn hại môi trường.

· Giảm năng lượng và tiêu hao tài nguyên

· Giảm tối thiểu ô nhiễm bên trong và tổn hại sức khoẻ.

Như vậy nội dung cơ bản của kiến trúc môi trường và kiến trúc xanh là tương đồng.  

Kiến trúc sinh thái có ý nghĩa rộng hơn kiến trúc môi trường, là kiến trúc bảo đảm sự bền vững của hệ sinh thái tự nhiên, bảo đảm đa dạng sinh học (đa dạng di truyền, đa dạng loài, đa dạng các hệ sinh thái, đa dạng văn hoá) của vùng xây dựng, của đô thị, của lãnh thổ. ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất có thể gây ra những biến đổi không hồi phục của các hệ sinh thái, thậm chí cả hệ sinh thái khổng lồ là sinh quyển. Nội dung của Kiến trúc sinh thái có thể hiểu theo “Tuyên ngôn” của KTS. Ken Yeang (Malaysia): “Kiến trúc sinh thái được phát triển không phải chỉ để bảo tồn những gì được để lại, mà phải bảo đảm sự tồn tại lâu dài của sinh quyển như một tổng thể”. “Thiết kế sinh thái là những nghiên cứu đầy đủ, toàn diện, bao gồm việc sử dụng có cân nhắc nguồn năng lượng và vật liệu trong suốt tuổi thọ của hệ thống thiết kế, và qua thiết kế để giảm ảnh hưởng của quá trình sử dụng công trình đối với môi trường tự nhiên, hoặc hoà làm một với môi trường tự nhiên”

Trong Kiến trúc môi trường và Kiến trúc sinh thái ưu tiên sử dụng “công nghệ sạch”, công nghệ không phát thải các chất độc hại vào môi trường.  

Như đã nói trên, khái niệm sinh thái có thể mở rộng cả “sinh thái nhân văn”, bao gồm các hoạt động về xã hội, chính trị, văn hoá, tri thức - lĩnh vực tinh thần của con người. Tuy nhiên bản chất Kiến trúc cũng đã bao hàm những nội dung này. Mức độ “mở” của các nghiên cứu thực hành có thể áp dụng trong từng hoàn cảnh cụ thể. 

2.2.  Kiến trúc có hiệu quả năng lượng = Energy Efficiency Architecture
       Lợi ích của hiệu quả năng lượng của quy hoạch và thiết kế kiến trúc công trình là về kinh tế (tiết kiệm kinh phí), xã hội (giảm nghèo khó về nhiên liệu) và sinh thái (giảm khai thác tài nguyên và phát thải). Tuy nhiên trong thế giới đang bị đe doạ diệt vong vì biến đổi khí hậu do các khí nhà kính hiện nay thì lợi ích sinh thái có ý nghĩa nhân văn đặc biệt. 

        Các giải pháp cho kiến trúc có hiệu quả năng lượng bao gồm các lĩnh vực:

· Quy hoạch đô thị và cảnh quan công trình, thiết kế hình dạng công trình, vỏ nhà, cấu tạo các chi tiết và sử dụng vật liệu nhằm giảm tối thiểu tải trọng năng lượng, yêu cầu năng lượng và tiêu thụ năng lượng của công trình nhờ lợi dụng tối đa thuận lợi, hạn chế tối thiểu bất lợi của khí hậu và cảnh quan tự nhiên.  

· Giảm năng lượng sưởi ấm, làm mát nhờ sử dụng khí hậu tự nhiên và thiết bị công nghệ tiên tiến, thông minh, chiếu sáng hiệu quả, chiếu sáng tự nhiên. Giảm năng lượng vận hành công trình (operating energy)

· Giảm năng lượng chế tạo vật liệu, cấu kiện xây dựng. Sử dụng các vật liệu địa phương, vật liệu có năng lượng tự thân (embodied energy) nhỏ. Sử dụng lại vật liệu và cấu kiện xây dựng (tái chế).

· Quy hoạch đô thị và công trình giảm bớt giao thông, vận chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc, học tập, nghỉ ngơi, giải trí, giảm bớt hệ thống hạ tầng.

· Sử dụng năng lượng tái sinh, năng lượng tái tạo (MT, gió, địa nhiệt), sử dụng nước mưa, nước thải. 

Trường ĐH tổng hợp Thủ đô London (London Metropolitan University) có một bộ phận nghiên cứu về “Kiến trúc năng lượng thấp = Low Energy Architecture”, còn được gọi là “Kiến trúc sạch = Clear Architecture” , giúp cho việc thiết kế tốt các công trình sử dụng ít năng lượng, đồng thời bảo đảm tiện nghi. Cuối tháng 11 vừa qua một hội nghị quôc tế về “Kiến trúc thụ động và năng lượng thấp = passive and low energy architecture” lấy tên là “Mặt trời, gió và Kiến trúc/ Sun, Wind and Architecture” mới kết thúc tại Singapore.   

    Năng lượng sử dụng chủ yếu trong nhà là để sưởi ấm/làm mát và chiếu sáng. Nội dung tập trung vào hai chủ đề chính là môi trường nhiệt (tiện nghi nhiệt) và môi trường thị giác (tiện nghi thị giác). Hiểu rõ quan hệ giữa công trình và người sử dụng là sự tồn tại sống động để cư xử với các hoàn cảnh khí hậu.

2.3. Kiến trúc thích ứng = Adaptable Architecture

Theo Norman Foster Kiến trúc phải có “tính thích ứng = adaptability” và “tính linh hoạt, mềm dẻo = flexibility” .

· Thích ứng với điều kiện khí hậu địa phương: thông gió tự nhiên, ánh sáng tự nhiên, không gian xanh hỗ trợ thông gió và cung cấp ôxy.  

· Linh hoạt với sự phát triển công nghệ: công trình không bị phá dỡ khi công nghệ thay đổi, khi chuyển đổi mục đích sử dụng (ví dụ từ văn phòng thành nhà ở).

· Sử dụng năng lượng ở mức thấp: từ vật liệu, kết cấu, giải pháp quy hoạch (sống và làm việc trong cùng một nơi, giảm bớt giao thông và ô nhiễm nhờ áp dụng công nghiệp sạch), giải pháp kiến trúc (hình dạng và vật liệu vỏ nhà), thu hồi nhiệt thừa, sử dụng nước mưa (tưới cây và khu vệ sinh), xử lý chất thải, sử dụng năng lượng tái sinh, hạn chế tiêu thụ năng lượng tự nhiên.  

( kiến trúc thích ứng cũng bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và cũng là kiến trúc có hiệu quả năng lượng.

2.4. Kiến trúc (sinh) khí hậu = Climatic (Bioclimatic) Architecture

        Kiến trúc khí hậu hay kiến trúc thích ứng khí hậu nhằm mục đính giải quyết tốt nhất quan hệ giữa kiến trúc và khí hậu địa phương để tạo cho con người một cuộc sống thoải mái, dễ chịu nhất (tiện nghi) bên trong công trình. Khi phát triển sâu sắc hơn về tác động sinh học trong sự trao đổi nhiệt giữa con người và môi trường khí hậu, để tạo lập một môi trường vi khí hậu tốt nhất cho sức khoẻ con người trong mọi hoạt động thì được gọi là Kiến trúc sinh khí hậu.  Bởi vì:   

                             “ Con người sống:  thích nghi với thời tiết,                                      Công trình kiến trúc tồn tại: thích ứng với khí hậu”.
       Kiến trúc (sinh) khí hậu tập trung giải quyết những vấn đề sau đây: 

         -  Lợi dụng tối đa những thuận lợi của môi trường khí hậu và địa hình, cảnh quan thiên nhiên bên ngoài: đón được không khí mát mẻ, sạch sẽ, trong lành (không bị ô nhiễm) từ bên ngoài, lấy được năng lượng gió để làm mát nhà, năng lượng Mặt trời để sưởi ấm, diệt vi khuẩn, nấm mốc và chiếu sáng cho nhà.  Sử dụng mặt biển, ao hồ, sông ngòi, rừng cây, thảm cỏ, đồng lúa, đồi núi … để tạo môi trường tôt nhất cho cuộc sống con người.

· Hạn chế tối đa những bất lợi của môi trường khí hậu đến con người và công trình. Vỏ nhà khi đó phải giống như một “bộ lọc khí hậu” để giảm tối thiểu ảnh hưởng của BXMT cao nung nóng nhà và công trình, ngay cả khi đóng kín để ĐHNĐ (làm mát hoặc sưởi ấm). Giảm ô nhiễm ánh sáng trong nhà gây loá, chói chang, căng thẳng.          Chống thấm, dột, mưa tạt, gió bão, gió lạnh, gió nóng, bão cát, nước dâng, sụt lở.             

2.5. Kiến trúc bền vững = Sustainable Architecture

Từ các tổng hợp và phân tích ở trên, có thể nhận thấy KTBV bao hàm toàn bộ các nội dung nghiên cứu của các xu hướng kiến trúc nêu trên, trong đó kiến trúc sinh khí hậu như là cốt lõi – nơi hội tụ -  của tất cả các nội dung nghiên cứu, bởi vì khi Kiến trúc (sinh) khí hậu được giải quyết tốt thì công trình thân thiện với tự nhiên, giảm bớt tiêu thụ năng lượng hoá thạch, bảo vệ môi trường sống và hệ sinh thái khu vực, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên … do đó bảo đảm sự PTBV. Mô hình KTBV chúng tôi đề xuất như trên hình 3.                                                                      
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                                                                             Hình 3. Mô hình của KTBV
        Để đạt được KTBV cần phải có “thiết kế bền vững = sustainable design” và “xây dựng bền vững = sustainable construction” . 

         Thiết kế bền vững  là “tạo ra những công trình có hiệu quả về năng lượng, sức khoẻ, tiện nghi, linh hoạt trong sử dụng và có tuổi thọ cao” (Foster & Partners, 1999). 

         Xây dựng bền vững là “sáng tạo ra và quản lý các công trình một cách lành mạnh (healthy) dựa trên các nguyên tắc hiệu quả tài nguyên và sinh thái” (BSRIA, Centre for Construction Ecology, 1996).

 Trên hình 4 giới thiệu một mô hình nghiên cứu và thực hành thiết kế KTBV.
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                      Hình 4. Quá trình phân tích và thực hành KTBV              

     Tác giả [5] đề xuất 6 nguyên tắc thiết kế bền vững:

(1)  Am hiểu địa điểm- khi cảm nhận được các sắc thái thiên nhiên, ta sẽ chung sống mà không phá huỷ chúng, giúp ta định hướng đúng những giải pháp thiết kế thực tế. 

(2)  Gắn kết với thiên nhiên- Thiết kế hiệu quả cho chúng ta biết vị trí của chúng ta trong thiên nhiên.

(3)  Am hiểu các quá trình tự nhiên- Trong thiên nhiên không có chất thải, các hệ tự nhiên tạo thành những vòng kín. Khi các quá trình tái sinh mạnh hơn phá huỷ, môi trường sống trở nên sinh động hơn, các chu kỳ và quá trình tự nhiên mang lại hiệu quả cho môi trường sống.
(4) Am hiểu tác động môi trường – thiết kế bền vững am hiểu tác động môi trường qua việc đánh giá địa điểm, năng lượng sử dụng và chất độc hại của vật liệu, hiệu quả năng lượng của thiết kế, vật liệu và kỹ thuật xây dựng.  
(5)  Chấp nhận quá trình thiết kế đồng sáng tạo: Người thiết kế tìm được ý tưởng tốt khi lắng nghe nhiều ý kiến. Cần hợp tác giữa các cố vấn, chuyên gia, kỹ sư trong quá trình thiết kế. Người thiết kế cũng phải lắng nghe tiếng nói của các cộng đồng dân cư địa phương.  
(6)  Am hiểu con người – Thiết kế bền vững phải xem xét rộng các vấn đề văn hoá, chủng tộc, tôn giáo và tập quán của dân cư, những người sẽ sử dụng và cư trú trong môi trường xây dựng. Đó là  đòi hỏi nhậy cảm và sự đồng cảm trong nhu cầu của người dân và cộng đồng. 

III- Phát triển Kiến trúc bền vững ở việt nam

        Chúng ta đã có quy định đánh giá tác động môi trường (ĐTM) khi thực hiện mỗi dự án xây dựng, đã ban hành “Quy chuẩn xây dựng các công trình có hiệu quả năng lượng” (QCXDVN 09:2005) và gần đây đang xây dựng “Quy chuẩn đánh giá môi trường chiến lược” (ĐTC). Đó là những văn bản pháp chế đồng bộ và rất quan trọng để thực hành kiến trúc bền vững. Nhưng để cho các văn bản này được thực thi hiệu quả cần có những sáng kiến cụ thể của các cấp quản lý xây dựng. Ví dụ ở Anh quốc có “Quy trình đánh giá chuẩn, SAP = Standard Assessement Procedure”, các thiết kế công trình theo thang 1 – 100 [2]. 

        Để KTBV có thể trở thành hiện thực và hiệu quả ở Việt Nam, chúng ta có thể tiếp thu và phát triển sáng tạo một số phương hướng đã áp dụng có hiệu quả trên thế giới: 

       1/ Tiếp cận kiến trúc vào khí hậu theo phương pháp sinh khí hậu từ đó định ra các chiến lược thiết kế Quy hoạch – kiến trúc, sáng tạo các giải pháp kiến trúc-khí hậu thích hợp cho mỗi vùng [6], như mô tả trên hình 5.  

       Các chiến lược thiết kế và sáng tạo các giải pháp kiến trúc - khí hậu chủ yếu tập trung cho “vỏ nhà - bộ lọc khí hậu”, gọi là thiết kế thụ động (passive design).                 
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                            Hình 5. Phương pháp tiếp cận sinh khí hậu

       2/ Nghiên cứu áp dụng cơ chế phát triển sạch (CDM = Clean Development Mechanisme) trong xây dựng:

· Các dự án giảm phát thải khí nhà kính (greenhouse gas);

       -    Đánh giá và kiểm soát lượng phát thải của công trình thiết kế theo chu trình CO2  trong vòng đời công trình (lifecycle CO2 in building [3]), hay theo năng lượng tự thân (embodied energy).  

       3/  Khai thác kiến trúc truyền thống, dân tộc: không gian nửa kín, nửa hở truyền thống (không gian chuyển tiếp, như hiên, logia – giống khái niệm “ireko” (Nhật Bản) với “vùng năng lượng zero [3].

        4/  Sử dụng năng lượng tái tạo: nhiệt mặt trời (thiết kế mặt trời bị động / passive solar design), hệ thống mặt trời chủ động (active solar systems: pin mặt trời), năng lượng gió, năng lượng nước (sông, suối, sóng biển), địa nhiệt (ở độ sâu 1800m có thể lấy nước 70oC), năng lương khí sinh học.  

        5/  Sử dụng tối đa ánh sáng tự nhiên – nguồn tài nguyên phong phú và vô tận của Việt Nam, sử dụng hệ thống chiếu sáng tiên tiến với các thiết bị có hiệu quả năng lượng. 

        6/   Sử dụng các hệ thống quản lý năng lượng (energy menagement systems/ EMS), hệ thống quản lý chiếu sáng (lighting menagement systems/ LMS), công nghệ nhà thông minh, v.v.   
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